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trình phỏng vấn.

2.3. Thiết kế nghiên cứu: Mô tả cắt ngang

2.4. Cỡ mẫu và cách chọn mẫu

2.4.1. Cỡ mẫu

Sử dụng công thức tính cỡ mẫu cho một tỷ lệ để 

xác định số hộ gia đình có bà mẹ có con dưới 5 tuổi: 

Với Z = 1,96 (ứng với D = 0,05), p = 0,37 [3], H = 0,14 

tính được N = 334. Dự phòng khoảng 20% đối tượng từ 

chối trả lời, cuối cùng cỡ mẫu là 409 hộ gia đình có con 

dưới 5 tuổi.

2.4.2. Cách chọn mẫu: 
Chọn mẫu nhiều giai đoạn

Giai đoạn 1: mỗi miền chọn ngẫu nhiên 1 tỉnh: 

Hòa Bình-miền Bắc, Hà Tĩnh – Miền Trung và Kiên 

Giang- Mieàm Nam; 

Giai đoạn 2: mỗi tỉnh chọn ngẫu nhiên 3 xã bao 

gồm xã nông thôn, thành thị (thị trấn/phường) và khó 

khăn (miền núi/hải đảo): tổng 9 xã; 

Giai đoạn 3: mỗi xã chọn 46 hộ gia đình có 

con dưới 5 tuổi, chọn ngẫu nhiên hộ gia đình đầu 

tiêu, sau đó lựa chọn các hộ gia đình tiếp theo, theo 

phương pháp là “cổng liền cổng”.

2.5. Phương pháp, kỹ thuật thu thập số liệu

Bộ công cụ: Phiếu phỏng vấn được xây dựng và 

chỉnh sửa sau khi có thử nghiệm tại Thạch Thất, Hà Nội.

Phương pháp thu thập số liệu: Điều tra viên 

phỏng vấn trực tiếp các bà mẹ có con dưới 5 tuổi.

Sai số và khống chế sai số: Sai số do người cung 

cấp thông tin bỏ sót hoặc cố tình sai thực tế, để hạn 

chế sai số, điều tra viên được tập huấn kỹ, có kinh 

nghiệm trong giao tiếp. Sau khi kết thúc phỏng vấn, 

điều tra viên kiểm tra lại phiếu ngay để không bỏ 

sót thông tin. Giám sát viên kiểm tra phiếu khi kết 

thúc để kịp thời phát hiện sai số và bổ sung kịp thời.

2.6. Xử lý và phân tích số liệu: Số liệu định lượng 

sau khi thu thập được kiểm tra, làm sạch, mã hoá và 

nhập bằng phần mềm Epidata 3.1, xử lý thống kê 

bằng phần mềm Stata 11, thống kê mô tả với tỷ lệ 

%, thống kê suy luận với kiểm định F2
. 

2.7. Đạo đức nghiên cứu: Nghiên cứu được 

tiến hành dưới sự chấp thuận của chính quyền địa 

phương, lãnh đạo cơ quan y tế trên địa bàn nghiên 

cứu và đối tượng nghiên cứu. Thông tin được hoàn 

toàn bảo mật và kết quả chỉ được sử dụng cho mục 

đích nghiên cứu.

3. Kết quả

3.1. Kiến thức của bà mẹ về cách cho trẻ ăn/
bú đúng khi bị tiêu chảy 

Hình 1. Kiến thức của bà mẹ về cách cho trẻ ăn/
bú đúng khi bị tiêu chảy phân theo địa dư 
(n=409)

Nhận xét: Gần 80% bà mẹ có kiến thức đúng về 

cách cho trẻ ăn/bú khi bị tiêu chảy, tỷ lệ bà mẹ ở 

miền núi có kiến thức đúng về cách cho trẻ bú/ăn khi 

bị tiêu chảy chiếm tỷ lệ cao nhất với 83,9%, sau đó 

đến miền núi và thấp nhất là ở nông thôn với 74,3%. 

Bảng 1. Lý do không cho trẻ ăn bú bình thường khi bị 
tiêu chảy (n=409)

Nội dung
Thành 

thị
Nông 
thôn

Miền núi Tổng

p
n % n % n % n %

Người khác khuyên 1 0,7 6 4,3 0 0 6 1,7

0,006
Sợ trẻ bệnh nặng 

thêm

5 3,6 17 12,1 11 8,5 33 8,1

Nhận xét: Về lý do không cho trẻ ăn bú bình 

thường khi bị tiêu chảy, gần 10% người được phỏng 

vấn cho rằng trẻ bị nặng thêm nếu tiếp tục cho ăn/bú 

bình thường, trong đó, người dân ở nông thôn chiếm 

tỷ lệ cao nhất với 12,1%, gấp gần 4 lần so với thành 

thị. Có 1,7% người không cho trẻ ăn/bú bình thường 

do người khác khuyên. Sự khác biệt này có ý nghĩa 
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1. Đặt vấn đề

Tiêu chảy và nhiễm khuẩn hô hấp cấp ở trẻ em 

là hai bệnh có tỷ lệ mắc và tử vong cao nhất ở những 

nước đang phát triển. Ở nước ta, 80% tử vong do tiêu 

chảy xảy ra ở trẻ em dưới 2 tuổi, bình quân 1 trẻ dưới 

5 tuổi mỗi năm mắc từ 0,8-2,2 đợt tiêu chảy, ước 

tính hàng năm có 1100 trường hợp tử vong [6], [5]. 

Về NKHH, trung bình mỗi năm một đứa trẻ mắc 4-9 

lần, tỷ lệ tử vong do NKHH chiếm 1/3 (30-35%) so 

với tử vong chung [1], [4]. Tỷ lệ mắc và tử vong của 

hai bệnh này rất cao nhưng hoàn toàn có thể hạn chế 

bằng cách chủ động phòng tránh tác nhân gây bệnh 

và xử lí kịp thời khi bị bệnh. Để phòng chống bệnh, 

người dân nói chung và người chăm sóc trẻ nói riêng 

phải có kiến thức đầy đủ về phòng bệnh và cách xử 

lý khi trẻ bị mắc bệnh để giảm tỷ lệ mắc và tử vong. 

Chính vì lý do đó, chúng tôi thực hiện nghiên cứu: 

“Kiến thức của các bà mẹ có con dưới 5 tuổi về 

phòng chống tiêu chảy và nhiễm khuẩn hô hấp cấp 

tính ở trẻ em tại một số vùng/miền Việt Nam”, với 

mục tiêu mô tả kiến thức của các bà mẹ có con dưới 

5 tuổi về phòng chống tiêu chảy và nhiễm khuẩn 

hô hấp ở trẻ em tại một số vùng/miền Việt Nam 

năm 2014. Từ đó có thể đưa ra một số khuyến nghị 

phù hợp vào công tác truyền thông phòng chống 

các bệnh nhiễm khuẩn cho trẻ em trong giai đoạn 

hiện nay.

2. Phương pháp nghiên cứu

2.1. Địa điểm và thời gian nghiên cứu

Nghiên cứu được thực hiện vào năm 2014 tại 3 

tỉnh: Hòa Bình, Hà Tĩnh và Kiên Giang, đại diện cho 

3 miền Bắc, Trung, Nam của Việt Nam.

2.2. Đối tượng nghiên cứu

Các bà mẹ có con dưới 5 tuổi.

Tiêu chuẩn lựa chọn: Là các bà mẹ có con dưới 

5 tuổi, có tinh thần minh mẫn, tự nguyện, hợp tác trả 

lời phỏng vấn.

Tiêu chuẩn loại trừ: Tinh thần không minh mẫn 

hoặc không có mặt tại hộ gia đình trong thời gian 

nghiên cứu hoặc không tự nguyện, hợp tác trong quá 

mothers being able to detect some severe signs of diarrhea and ARI was low. Only 6.6% of mothers 

recognized wrinkled skin signs (14.4 % in urban and 2.1% in rural region, respectively); 11 % of 

mothers recognized signs of dyspnea (25.9 % in urban and 1.5% in mountainous region). Mothers’ 

knowledge about prevention of diarrhea and ARI in urban was better than that of mothers in rural and 

mountain regions.

Keywords: Diarrhea, acute respiratory infections, knowledge, under 5-year-old child.

Tác giả:

1. Viện đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng, trường Đại học Y Hà Nội

Email: thangtcyt@gmail.com

2. Cục phòng chống HIV/AIDS – Bộ Y tế

Email: longmoh@yahoo.com

3. CNYTCC4 năm học 2015-2016, Viện đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng, trường Đại học Y Hà Nội

Email: vietanhmsg1@gmail.com, dinhminhnb01@gmail.com

4.  Bộ Y tế

Email: dducthien@yahoo.com, trantuananh2000@yahoo.com

� Tạp chí Y tế Công cộng, Số 56 tháng 09/2021

| TỔNG QUAN & NGHIÊN CỨU |

Tạp chí Y tế Công cộng, 3.2017, Số 43      3

Tạp chí Y tế Công cộng
Số 46, thaùng 12/2018    2311 – 9581 NSSIISSN 1859 - 1132       Số 56, tháng 09/2021

MỤC LỤC
Mối liên quan giữa nhiệt độ và số ca nhập viện do mắc một số bệnh đường 
hô hấp ở tỉnh Điện Biên giai đoạn 2012 -2019: phân tích chuỗi thời gian.

Ĉӗng Thӏ +ӗng 1hXng, 3hạP 9ăn 0үn, 1gX\Ӊn Thӏ TUDng 1hXng

Thực trạng hài lòng người bệnh đến khám chữa bệnh ngoại trú tại khoa 
Khám bệnh bệnh viện Phú Nhuận 6 tháng đầu năm 2020

/r 0Lnh ThL, +Rjng Ĉӭc 4X\Ӆn, Tô Thӏ ThX +j

Thực trạng nghiện internet và một số yếu tố liên quan của sinh viên trường 
Đại học Y – Dược, Đại học Huế năm 2018

+ӗ Thӏ /Lnh ĈDn, 1gX\Ӊn Thӏ +ӗng +ҧL, 1gX\Ӊn Thӏ 0DL, 1gX\Ӊn 9} 
TUj 0L, TUҫn Thӏ +RD, TUҫn Thӏ ThDnh +ӗng, 9} 1gӑc +ӗng 3h~c, Tôn 1ӳ 
1DP TUkn, TUҫn Thӏ 4XǤnh TkP, TUҫn Thӏ 0ӻ +X\Ӆn, 3hDn 9ăn Thҳng, +j 
0Lnh 3hѭѫng, 1gX\Ӊn Thӏ 0Lnh +zD, TUӏnh Thӏ 9LӋt +ҵng, 9} Thӏ Tố 1gD, 
+ӗ +Rjng 1hL, 1gX\Ӊn Thӏ CҭP 1hL, ChkX 1gX\rn ĈDn, 3hạP Thӏ ThX +j, 
1gX\Ӊn Ĉӭc 'kn, TUӏnh 1gӑc Tҩn, +Rjng TXҩn $nh, 1gX\Ӊn +Rjng 0Lnh, 9} 
1gӑc +j 0\, +Rjng +ӳX +ҧL, 1gX\Ӊn ThDnh *LD, TUҫn %unh Thҳng, /r Ĉunh 
'ѭѫng, TUҫn $nh 4Xốc, TUҫn Ĉunh TUXng, +Rjng +ӳX .hôL, 1gX\Ӊn 0Lnh T~

Kiến thức, thái độ về quản lý vệ sinh kinh nguyệt của học sinh nữ 10-18 tuổi 
%�L Thӏ T~ 4X\rn,  3hDn Ĉunh +LӋp, %�L Thӏ 1gӑc, 1gX\Ӊn Thӏ 1gkn, /r 0Lnh ThL

Thực hành về sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật của người dân xã Thanh 
An, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, năm 2019

TUӏnh .hánh /Lnh, TUҫn 1hѭ 1gX\rn, 1gX\Ӊn Thӏ +Rjng 1gkn, ĈRjn Thӏ CҭP 
$nh, 1gX\Ӊn Thӏ ThҧR, 1gX\Ӊn Thӏ +ѭӡng, Ĉӛ Thӏ 'LӋX /Lnh, /r .hánh /Lnh�

Thực trạng tuân thủ các hướng dẫn phòng bệnh viêm đường hô hấp cấp 
COVID-19 của người bệnh ngoại trú và một số yếu tố liên quan tại Bệnh 
viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh, năm 2021

/r 1gӑc 4XǤnh $nh, TUѭѫng 3hL +�ng , TUѭѫng 4XDng TLến, 1gX\Ӊn Thjnh 
/Xkn, Ĉӛ Thӏ %p 0\, /r 0Lnh Ĉạt

[6] 

[15] 

[25]

 

[36]

[49] 
 

[59]



| TỔNG QUAN & NGHIÊN CỨU |

Tạp chí Y tế Công cộng, 3.2017, Số 43      15

trình phỏng vấn.

2.3. Thiết kế nghiên cứu: Mô tả cắt ngang

2.4. Cỡ mẫu và cách chọn mẫu

2.4.1. Cỡ mẫu

Sử dụng công thức tính cỡ mẫu cho một tỷ lệ để 

xác định số hộ gia đình có bà mẹ có con dưới 5 tuổi: 

Với Z = 1,96 (ứng với D = 0,05), p = 0,37 [3], H = 0,14 

tính được N = 334. Dự phòng khoảng 20% đối tượng từ 

chối trả lời, cuối cùng cỡ mẫu là 409 hộ gia đình có con 

dưới 5 tuổi.

2.4.2. Cách chọn mẫu: 
Chọn mẫu nhiều giai đoạn

Giai đoạn 1: mỗi miền chọn ngẫu nhiên 1 tỉnh: 

Hòa Bình-miền Bắc, Hà Tĩnh – Miền Trung và Kiên 

Giang- Mieàm Nam; 

Giai đoạn 2: mỗi tỉnh chọn ngẫu nhiên 3 xã bao 

gồm xã nông thôn, thành thị (thị trấn/phường) và khó 

khăn (miền núi/hải đảo): tổng 9 xã; 

Giai đoạn 3: mỗi xã chọn 46 hộ gia đình có 

con dưới 5 tuổi, chọn ngẫu nhiên hộ gia đình đầu 

tiêu, sau đó lựa chọn các hộ gia đình tiếp theo, theo 

phương pháp là “cổng liền cổng”.

2.5. Phương pháp, kỹ thuật thu thập số liệu

Bộ công cụ: Phiếu phỏng vấn được xây dựng và 

chỉnh sửa sau khi có thử nghiệm tại Thạch Thất, Hà Nội.

Phương pháp thu thập số liệu: Điều tra viên 

phỏng vấn trực tiếp các bà mẹ có con dưới 5 tuổi.

Sai số và khống chế sai số: Sai số do người cung 

cấp thông tin bỏ sót hoặc cố tình sai thực tế, để hạn 

chế sai số, điều tra viên được tập huấn kỹ, có kinh 

nghiệm trong giao tiếp. Sau khi kết thúc phỏng vấn, 

điều tra viên kiểm tra lại phiếu ngay để không bỏ 

sót thông tin. Giám sát viên kiểm tra phiếu khi kết 

thúc để kịp thời phát hiện sai số và bổ sung kịp thời.

2.6. Xử lý và phân tích số liệu: Số liệu định lượng 

sau khi thu thập được kiểm tra, làm sạch, mã hoá và 

nhập bằng phần mềm Epidata 3.1, xử lý thống kê 

bằng phần mềm Stata 11, thống kê mô tả với tỷ lệ 

%, thống kê suy luận với kiểm định F2
. 

2.7. Đạo đức nghiên cứu: Nghiên cứu được 

tiến hành dưới sự chấp thuận của chính quyền địa 

phương, lãnh đạo cơ quan y tế trên địa bàn nghiên 

cứu và đối tượng nghiên cứu. Thông tin được hoàn 

toàn bảo mật và kết quả chỉ được sử dụng cho mục 

đích nghiên cứu.

3. Kết quả

3.1. Kiến thức của bà mẹ về cách cho trẻ ăn/
bú đúng khi bị tiêu chảy 

Hình 1. Kiến thức của bà mẹ về cách cho trẻ ăn/
bú đúng khi bị tiêu chảy phân theo địa dư 
(n=409)

Nhận xét: Gần 80% bà mẹ có kiến thức đúng về 

cách cho trẻ ăn/bú khi bị tiêu chảy, tỷ lệ bà mẹ ở 

miền núi có kiến thức đúng về cách cho trẻ bú/ăn khi 

bị tiêu chảy chiếm tỷ lệ cao nhất với 83,9%, sau đó 

đến miền núi và thấp nhất là ở nông thôn với 74,3%. 

Bảng 1. Lý do không cho trẻ ăn bú bình thường khi bị 
tiêu chảy (n=409)

Nội dung
Thành 

thị
Nông 
thôn

Miền núi Tổng

p
n % n % n % n %

Người khác khuyên 1 0,7 6 4,3 0 0 6 1,7

0,006
Sợ trẻ bệnh nặng 

thêm

5 3,6 17 12,1 11 8,5 33 8,1

Nhận xét: Về lý do không cho trẻ ăn bú bình 

thường khi bị tiêu chảy, gần 10% người được phỏng 

vấn cho rằng trẻ bị nặng thêm nếu tiếp tục cho ăn/bú 

bình thường, trong đó, người dân ở nông thôn chiếm 

tỷ lệ cao nhất với 12,1%, gấp gần 4 lần so với thành 

thị. Có 1,7% người không cho trẻ ăn/bú bình thường 

do người khác khuyên. Sự khác biệt này có ý nghĩa 
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1. Đặt vấn đề

Tiêu chảy và nhiễm khuẩn hô hấp cấp ở trẻ em 

là hai bệnh có tỷ lệ mắc và tử vong cao nhất ở những 

nước đang phát triển. Ở nước ta, 80% tử vong do tiêu 

chảy xảy ra ở trẻ em dưới 2 tuổi, bình quân 1 trẻ dưới 

5 tuổi mỗi năm mắc từ 0,8-2,2 đợt tiêu chảy, ước 

tính hàng năm có 1100 trường hợp tử vong [6], [5]. 

Về NKHH, trung bình mỗi năm một đứa trẻ mắc 4-9 

lần, tỷ lệ tử vong do NKHH chiếm 1/3 (30-35%) so 

với tử vong chung [1], [4]. Tỷ lệ mắc và tử vong của 

hai bệnh này rất cao nhưng hoàn toàn có thể hạn chế 

bằng cách chủ động phòng tránh tác nhân gây bệnh 

và xử lí kịp thời khi bị bệnh. Để phòng chống bệnh, 

người dân nói chung và người chăm sóc trẻ nói riêng 

phải có kiến thức đầy đủ về phòng bệnh và cách xử 

lý khi trẻ bị mắc bệnh để giảm tỷ lệ mắc và tử vong. 

Chính vì lý do đó, chúng tôi thực hiện nghiên cứu: 

“Kiến thức của các bà mẹ có con dưới 5 tuổi về 

phòng chống tiêu chảy và nhiễm khuẩn hô hấp cấp 

tính ở trẻ em tại một số vùng/miền Việt Nam”, với 

mục tiêu mô tả kiến thức của các bà mẹ có con dưới 

5 tuổi về phòng chống tiêu chảy và nhiễm khuẩn 

hô hấp ở trẻ em tại một số vùng/miền Việt Nam 

năm 2014. Từ đó có thể đưa ra một số khuyến nghị 

phù hợp vào công tác truyền thông phòng chống 

các bệnh nhiễm khuẩn cho trẻ em trong giai đoạn 

hiện nay.

2. Phương pháp nghiên cứu

2.1. Địa điểm và thời gian nghiên cứu

Nghiên cứu được thực hiện vào năm 2014 tại 3 

tỉnh: Hòa Bình, Hà Tĩnh và Kiên Giang, đại diện cho 

3 miền Bắc, Trung, Nam của Việt Nam.

2.2. Đối tượng nghiên cứu

Các bà mẹ có con dưới 5 tuổi.

Tiêu chuẩn lựa chọn: Là các bà mẹ có con dưới 

5 tuổi, có tinh thần minh mẫn, tự nguyện, hợp tác trả 

lời phỏng vấn.

Tiêu chuẩn loại trừ: Tinh thần không minh mẫn 

hoặc không có mặt tại hộ gia đình trong thời gian 

nghiên cứu hoặc không tự nguyện, hợp tác trong quá 

mothers being able to detect some severe signs of diarrhea and ARI was low. Only 6.6% of mothers 

recognized wrinkled skin signs (14.4 % in urban and 2.1% in rural region, respectively); 11 % of 

mothers recognized signs of dyspnea (25.9 % in urban and 1.5% in mountainous region). Mothers’ 

knowledge about prevention of diarrhea and ARI in urban was better than that of mothers in rural and 

mountain regions.

Keywords: Diarrhea, acute respiratory infections, knowledge, under 5-year-old child.
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Mối liên quan giữa nhiệt độ và số ca nhập viện do mắc 
một số bệnh đường hô hấp ở tỉnh Điện Biên giai đoạn 
2012 -2019: phân tích chuỗi thời gian.
Đồng Thị Hồng Nhung1,2, Phạm Văn Mẫn1, Nguyễn Thị Trang Nhung2

Tóm tắt:

Thông tin chung: Nghiên cứu ước lượng mối liên quan giữa nhiệt độ bên ngoài và số lượng bệnh 
nhân nhập viện do các bệnh đường hô hấp tại Điện Biên từ 2012-2019. 

Phương pháp: Thiết kế nghiên cứu sinh thái theo chuỗi thời gian. Biến đầu ra là bệnh hô hấp 
chung, nhiễm trùng đường hô hấp trên, viêm phổi, cả hen và phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD). 
Thông tin bệnh nhân nhập viện từ 2012 - 2019 mắc bệnh đường hô hấp theo mã ICD 10 được xuất 
từ phần mềm. Biến đầu ra trung bình ngày chỉ số thời tiết cùng giai đoạn cũng được thu thập. 

Kết quả: Tổng số 28189 ca nhập viện, 9971 ca do nhiễm trùng hô hấp trên (NTHH trên), 15190 
ca do viêm phổi, hen và COPD là 3028 ca. Số ca nhập viện hằng ngày do NTHH trên sẽ giảm đi 
0,48 lần khi nhiệt độ trung bình  21 ngày tăng lên 10 độ C (95% CI từ 0,32-0,99). Khi trung bình 
nhiệt độ thấp nhất 21 ngày tăng thêm 10oC thì số ca nhập viện do hen và COPD tăng lên 3,98 lần 
(95% CI:1,01-5,87).

Kết luận: Trẻ em và người cao tuổi là đối tượng nhạy cảm trước sự thay đổi của nhiệt độ. Tỉnh 
Điện Biên cần xây dựng những kịch bản và cảnh báo sớm sự thay đổi của môi trường lên những 
đối tượng này.

Từ khóa: Nhiệt độ môi trường, bệnh đường hô hấp, hen, COPD, trẻ em, Điện Biên

Association between ambient temperature and hospital 
admissions for respiratory diseases in Dien Bien province, 
Vietnam from 2012 to 2019: a time-series analysis.
Dong Thi Hong Nhung1,2, Pham Van Man1, Nguyen Thi Trang Nhung2

Abstract

Background: This study aimed to evaluate the relationship between ambient temperature and the 
number of admissions for respiratory diseases in Dien Bien province from 2012 to 2019.

Methodology: The study used time series analysis with Poisson regression. The output variables 
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trình phỏng vấn.

2.3. Thiết kế nghiên cứu: Mô tả cắt ngang

2.4. Cỡ mẫu và cách chọn mẫu

2.4.1. Cỡ mẫu

Sử dụng công thức tính cỡ mẫu cho một tỷ lệ để 

xác định số hộ gia đình có bà mẹ có con dưới 5 tuổi: 

Với Z = 1,96 (ứng với D = 0,05), p = 0,37 [3], H = 0,14 

tính được N = 334. Dự phòng khoảng 20% đối tượng từ 

chối trả lời, cuối cùng cỡ mẫu là 409 hộ gia đình có con 

dưới 5 tuổi.

2.4.2. Cách chọn mẫu: 
Chọn mẫu nhiều giai đoạn

Giai đoạn 1: mỗi miền chọn ngẫu nhiên 1 tỉnh: 

Hòa Bình-miền Bắc, Hà Tĩnh – Miền Trung và Kiên 

Giang- Mieàm Nam; 

Giai đoạn 2: mỗi tỉnh chọn ngẫu nhiên 3 xã bao 

gồm xã nông thôn, thành thị (thị trấn/phường) và khó 

khăn (miền núi/hải đảo): tổng 9 xã; 

Giai đoạn 3: mỗi xã chọn 46 hộ gia đình có 

con dưới 5 tuổi, chọn ngẫu nhiên hộ gia đình đầu 

tiêu, sau đó lựa chọn các hộ gia đình tiếp theo, theo 

phương pháp là “cổng liền cổng”.

2.5. Phương pháp, kỹ thuật thu thập số liệu

Bộ công cụ: Phiếu phỏng vấn được xây dựng và 

chỉnh sửa sau khi có thử nghiệm tại Thạch Thất, Hà Nội.

Phương pháp thu thập số liệu: Điều tra viên 

phỏng vấn trực tiếp các bà mẹ có con dưới 5 tuổi.

Sai số và khống chế sai số: Sai số do người cung 

cấp thông tin bỏ sót hoặc cố tình sai thực tế, để hạn 

chế sai số, điều tra viên được tập huấn kỹ, có kinh 

nghiệm trong giao tiếp. Sau khi kết thúc phỏng vấn, 

điều tra viên kiểm tra lại phiếu ngay để không bỏ 

sót thông tin. Giám sát viên kiểm tra phiếu khi kết 

thúc để kịp thời phát hiện sai số và bổ sung kịp thời.

2.6. Xử lý và phân tích số liệu: Số liệu định lượng 

sau khi thu thập được kiểm tra, làm sạch, mã hoá và 

nhập bằng phần mềm Epidata 3.1, xử lý thống kê 

bằng phần mềm Stata 11, thống kê mô tả với tỷ lệ 

%, thống kê suy luận với kiểm định F2
. 

2.7. Đạo đức nghiên cứu: Nghiên cứu được 

tiến hành dưới sự chấp thuận của chính quyền địa 

phương, lãnh đạo cơ quan y tế trên địa bàn nghiên 

cứu và đối tượng nghiên cứu. Thông tin được hoàn 

toàn bảo mật và kết quả chỉ được sử dụng cho mục 

đích nghiên cứu.

3. Kết quả

3.1. Kiến thức của bà mẹ về cách cho trẻ ăn/
bú đúng khi bị tiêu chảy 

Hình 1. Kiến thức của bà mẹ về cách cho trẻ ăn/
bú đúng khi bị tiêu chảy phân theo địa dư 
(n=409)

Nhận xét: Gần 80% bà mẹ có kiến thức đúng về 

cách cho trẻ ăn/bú khi bị tiêu chảy, tỷ lệ bà mẹ ở 

miền núi có kiến thức đúng về cách cho trẻ bú/ăn khi 

bị tiêu chảy chiếm tỷ lệ cao nhất với 83,9%, sau đó 

đến miền núi và thấp nhất là ở nông thôn với 74,3%. 

Bảng 1. Lý do không cho trẻ ăn bú bình thường khi bị 
tiêu chảy (n=409)

Nội dung
Thành 

thị
Nông 
thôn

Miền núi Tổng

p
n % n % n % n %

Người khác khuyên 1 0,7 6 4,3 0 0 6 1,7

0,006
Sợ trẻ bệnh nặng 

thêm

5 3,6 17 12,1 11 8,5 33 8,1

Nhận xét: Về lý do không cho trẻ ăn bú bình 

thường khi bị tiêu chảy, gần 10% người được phỏng 

vấn cho rằng trẻ bị nặng thêm nếu tiếp tục cho ăn/bú 

bình thường, trong đó, người dân ở nông thôn chiếm 

tỷ lệ cao nhất với 12,1%, gấp gần 4 lần so với thành 

thị. Có 1,7% người không cho trẻ ăn/bú bình thường 

do người khác khuyên. Sự khác biệt này có ý nghĩa 
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considered in this analysis include respiratory diseases, upper respiratory tract infection, 
pneumonia, asthma and COPD. We obtained all patients admissioned to DienBien general hospital 
from 2012 to 2019 due to respiratory diseases (ICD 10). Daily mean weather factors in the same 
period were also collected.

Results: We recorded a total of 28189 hospital admissions for respiratory diseases, 9971 admissions 
for upper respiratory tract infection, 15190 for pneumonia, 3028 for COPD and asthma. The 
study found negative significant associttion between temparature and daily admissions for upper 
respiratory infection, with RR = 0,48, (95%CI: 0.32-0,99) per 10°C increament of  the  21-
day moving average temperature. In contrast, admissions for COPD and asthma were positive 
associcated with minimum temperature, RR = 3,98 (95% CI: 1,01-5,87) per 10°C increament of  
the  21-day average minimum temperature.

Conclusion: Children and the elderly are groups sensitive to the changes of temperature. Thus, 
Dien Bien province need to establish measure  to response to environment change.

Key words: Ambient temperature, respiratory diseases, asthma, COPD, children, Dien Bien.

Tác giả:

1� 'LHn %LHn *HnHUDO +RVpLtDO

2� +DnRL 8nLYHUVLt\ RI 3XEOLc +HDOth, +D 1RL, 9LHtnDP

1. Đặt vấn đề

Sӵ thD\ ÿәL cӫD nhLӋt ÿộ tác ÿộng ÿến Vӭc NhӓH 
cRn ngѭӡL thHR nhLӅX cách Nhác nhDX� 1hLӅX 
nghLrn cӭX ÿm chӍ UD PốL OLrn TXDn gLӳD Vӵ thD\ 
ÿәL cӫD các \ếX tố thӡL tLết YӟL tunh tUạng Pҳc 
nhLӉP NhXҭn hô hҩp cҩp tính, hHn Yj C23', 
tURng ÿy tUҿ HP Yj ngѭӡL cDR tXәL Oj nhӳng ÿốL 
tѭӧng GӉ Eӏ tәn thѭѫng nhҩt 1 2 3 � 5. 

TạL 9LӋt 1DP, nghLrn cӭX cӫD /ѭѫng 0DL /\ 
Yj ÿӗng nghLӋp ÿm chӍ UD NhL nhLӋt ÿộ tốL thLӇX 
gLҧP 1�C tURng nhӳng tháng thӡL tLết Oạnh cy 
OLrn TXDn ÿến tӹ OӋ nhұp YLӋn GR nhLӉP tU�ng 
ÿѭӡng hô hҩp ӣ tUҿ ��5 tXәL tăng 2,2�, ELrn ÿộ 
nhLӋt tăng 1�C tURng thӡL tLết Oạnh OLrn TXDn ÿến 
tăng 1,�� tUҿ GѭӟL � tXәL Yj �,�� tUҿ ��5 tXәL 
nhұp YLӋn GR nhLӉP tU�ng ÿѭӡng hô hҩp tạL +j 
1ộL 2� Tѭѫng tӵ, Pột nghLrn cӭX Nhác tạL 1ghӋ 

$n chӍ UD nhLӋt ÿộ tUXng Eunh ngj\ cy TXDn hӋ 
nghӏch YӟL tunh tUạng nhұp YLӋn GR EӋnh YLrP 
phәL ӣ tUҿ HP� Cө thӇ, nhLӋt ÿộ tUXng Eunh ngj\ 
tăng thrP 1 ÿộ C thu Vố cD nhұp YLӋn c�ng ngj\ 
gLҧP 1� �.TC 95�� 0,� ± 1,���, NhL ÿộ ҭP 
tăng thrP 1� thu Vố cD nhұp YLӋn cӫD tUҿ OạL tăng 
Orn 1�,�� �.TC 95�� 0,2 ± �0,��� YjR c�ng 
ngj\ 6� 1ghLrn cӭX cӫD tác gLҧ  3hXng 'Xng 
c�ng cộng Vӵ �2015� OạL chӍ UD Uҵng NhL nhLӋt ÿộ 
tăng Orn 1�C thu ngX\ cѫ nhұp YLӋn tăng 2,6� 
�95 � C, 0,6� � �,6�� ӣ tҩt cҧ các ngX\rn nhkn 
Yj tăng �,�� �95� C, 0,�� � �,2�� YӟL ngX\rn 
nhkn nhLӉP tU�ng ÿѭӡng hô hҩp3. 

ĈLӋn %Lrn Oj tӍnh PLӅn n~L Tk\ %ҳc cy Nhí hұX 
nhLӋt ÿӟL gLy P�D n~L cDR YӟL Vӵ phkn hyD ÿD 
Gạng thHR ÿӏD hunh, thHR P�D� P�D ÿông tѭѫng 
ÿốL Oạnh, ít PѭD, P�D hạ nҳng nyng, PѭD nhLӅX 
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1. Đặt vấn đề

Tiêu chảy và nhiễm khuẩn hô hấp cấp ở trẻ em 

là hai bệnh có tỷ lệ mắc và tử vong cao nhất ở những 

nước đang phát triển. Ở nước ta, 80% tử vong do tiêu 

chảy xảy ra ở trẻ em dưới 2 tuổi, bình quân 1 trẻ dưới 

5 tuổi mỗi năm mắc từ 0,8-2,2 đợt tiêu chảy, ước 

tính hàng năm có 1100 trường hợp tử vong [6], [5]. 

Về NKHH, trung bình mỗi năm một đứa trẻ mắc 4-9 

lần, tỷ lệ tử vong do NKHH chiếm 1/3 (30-35%) so 

với tử vong chung [1], [4]. Tỷ lệ mắc và tử vong của 

hai bệnh này rất cao nhưng hoàn toàn có thể hạn chế 

bằng cách chủ động phòng tránh tác nhân gây bệnh 

và xử lí kịp thời khi bị bệnh. Để phòng chống bệnh, 

người dân nói chung và người chăm sóc trẻ nói riêng 

phải có kiến thức đầy đủ về phòng bệnh và cách xử 

lý khi trẻ bị mắc bệnh để giảm tỷ lệ mắc và tử vong. 

Chính vì lý do đó, chúng tôi thực hiện nghiên cứu: 

“Kiến thức của các bà mẹ có con dưới 5 tuổi về 

phòng chống tiêu chảy và nhiễm khuẩn hô hấp cấp 

tính ở trẻ em tại một số vùng/miền Việt Nam”, với 

mục tiêu mô tả kiến thức của các bà mẹ có con dưới 

5 tuổi về phòng chống tiêu chảy và nhiễm khuẩn 

hô hấp ở trẻ em tại một số vùng/miền Việt Nam 

năm 2014. Từ đó có thể đưa ra một số khuyến nghị 

phù hợp vào công tác truyền thông phòng chống 

các bệnh nhiễm khuẩn cho trẻ em trong giai đoạn 

hiện nay.

2. Phương pháp nghiên cứu

2.1. Địa điểm và thời gian nghiên cứu

Nghiên cứu được thực hiện vào năm 2014 tại 3 

tỉnh: Hòa Bình, Hà Tĩnh và Kiên Giang, đại diện cho 

3 miền Bắc, Trung, Nam của Việt Nam.

2.2. Đối tượng nghiên cứu

Các bà mẹ có con dưới 5 tuổi.

Tiêu chuẩn lựa chọn: Là các bà mẹ có con dưới 

5 tuổi, có tinh thần minh mẫn, tự nguyện, hợp tác trả 

lời phỏng vấn.

Tiêu chuẩn loại trừ: Tinh thần không minh mẫn 

hoặc không có mặt tại hộ gia đình trong thời gian 

nghiên cứu hoặc không tự nguyện, hợp tác trong quá 

mothers being able to detect some severe signs of diarrhea and ARI was low. Only 6.6% of mothers 

recognized wrinkled skin signs (14.4 % in urban and 2.1% in rural region, respectively); 11 % of 

mothers recognized signs of dyspnea (25.9 % in urban and 1.5% in mountainous region). Mothers’ 

knowledge about prevention of diarrhea and ARI in urban was better than that of mothers in rural and 

mountain regions.

Keywords: Diarrhea, acute respiratory infections, knowledge, under 5-year-old child.
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Yj chӏX ҧnh hѭӣng cӫD gLy tk\ Nhô nyng� 1hLӋt 
ÿộ tUXng Eunh hjng năP tӯ 21 ± 2�0C Yj cy [X 
hѭӟng tăng Gҫn TXD các thұp nLrn� Chế ÿộ nhLӋt 
P�D ÿông ҩP Yj Nhô hѫn VR YӟL Ĉông %ҳc, 
nhѭng GR ÿӏD hunh tѭѫng ÿốL Nín nrn PӛL NhL cy 
ÿӧt Oạnh tUjn YӅ YӟL cѭӡng ÿộ Pạnh thu Nhông 
Nhí Oạnh ÿѭӧc gLӳ OạL Nhá OkX, tạR nrn ÿӧt Oạnh 
NpR GjL nhLӅX ngj\� 1gRjL UD, nhLӋt ÿộ ngj\ Yj 
ÿrP cy Vӵ chrnh OӋch nhDX nhLӅX� %Ӌnh YLӋn ÿD 
NhRD tӍnh ĈLӋn %Lrn Oj EӋnh YLӋn tX\ến tӍnh cDR 
nhҩt tạL ĈLӋn %Lrn� 1ghLrn cӭX nj\ tUunh Ej\ 
Nết TXҧ NhҧR Vát PốL OLrn TXDn gLӳD nhLӋt ÿộ Yj 
Vố cD nhұp YLӋn GR Pҳc EӋnh ÿѭӡng hô hҩp tạL 
tӍnh ĈLӋn %Lrn gLDL ÿRạn 2012�2019

2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu

2.1. Thông tin về số liệu

1ghLrn cӭX Vӱ Gөng Vố OLӋX Oj tҩt cҧ EӋnh nhkn 
nhұp YLӋn tӯ ngj\ 01/01/2012 ÿến �1/12/2019 
GR Pҳc EӋnh ÿѭӡng hô hҩp �,C'10� -00 � -�6� 
VLnh Vống tạL tӍnh ĈLӋn %Lrn tạL thӡL ÿLӇP nhұp 
YLӋn� Số OLӋX ÿѭӧc tUích [Xҩt tӯ phҫn PӅP TXҧn 
Oê EӋnh YLӋn cӫD %Ӌnh YLӋn ÿD NhRD tӍnh ĈLӋn 
%Lrn gӗP các thông tLn� TXәL, gLӟL tính, ÿӏD chӍ 
nѫL Vống, Oê GR nhұp YLӋn, Nết TXҧ ÿLӅX tUӏ, ngj\ 
nhұp YLӋn, ngj\ UD YLӋn�

'ӳ OLӋX YӅ thӡL tLết thHR ngj\ EDR gӗP nhLӋt ÿộ 
tUXng Eunh ngj\, nhLӋt ÿộ ngj\ thҩp nhҩt, nhLӋt 
ÿộ cDR nhҩt cӫD ngj\, tUXng Eunh Oѭӧng PѭD 
ngj\, tUXng Eunh tốc ÿộ gLy ngj\, tUXng Eunh ÿộ 
ҭP Nhông Nhí, Vố gLӡ nҳng ngj\ ÿѭӧc thX thұp 
tӯ � tUạP Nhí tѭӧng �0ѭӡng /D\, ĈLӋn %Lrn, 
TXҫn *LáR, 3hD ĈLn� tạL tӍnh ĈLӋn %Lrn tӯ ngj\ 
1/1/2012 ÿến �1/12/2019�

2.2. Phương pháp phân tích số liệu

TUXng Eunh, tUXng Yӏ Yj các gLá tUӏ phkn Yӏ ÿѭӧc 

G�ng ÿӇ Pô tҧ Vố cD nhұp YLӋn hҵng ngj\�

0ốL OLrn TXDn gLӳD Vӵ thD\ ÿәL cӫD nhLӋt ÿộ Ern 
ngRjL Yj Vố Oѭӧng EӋnh nhkn nhұp YLӋn GR Pҳc 
Pột Vố EӋnh ÿѭӡng hô hҩp ÿѭӧc Pô tҧ Eҵng 
hӋ Vố hӗL TX\ VpHDUPDn �U� Yj NLӇP ÿӏnh p chR 
hӋ Vố hӗL TX\� Ĉánh gLá tác ÿộng cӫD nhLӋt ÿộ 
thông TXD phѭѫng pháp phkn tích chXӛL thӡL 
gLDn YӟL hӗL TX\ TXDVL� 3RLVVRn cy hLӋX chӍnh 
YӟL ELến thӡL gLDn �nDUXUDO VpOLnH� YӟL � Eұc tӵ 
GR/ năP, ngj\ tURng tXҫn �thӭ hDL, thӭ ED, thӭ 
tѭ,«�, ngj\ nghӍ OӉ GR Chính phӫ TX\ ÿӏnh 
�ngj\ 2�9, ngj\ �0��, ngj\ 1�5,����, cXốL tXҫn 
Yj các ELến thӡL tLết Nhác �ÿộ ҭP, Oѭӧng PѭD, 
Vố gLӡ nҳng, tốc ÿộ gLy�� 

1ghLrn cӭX EáR cáR ngX\ cѫ Vố cD nhұp YLӋn 
hҵng ngj\ tăng thrP tUXng Eunh tURng Yzng 21 
ngj\ �ODg 0�21� NhL nhLӋt ÿộ tUXng Eunh, nhLӋt 
ÿộ cDR nhҩt ngj\, nhLӋt ÿộ thҩp nhҩt ngj\ tăng 
thrP 100C� TURng phpp phkn tích nj\ ch~ng tôL 
chӍ phkn tích chR � ELến ÿҫX UD Oj EӋnh hô hҩp 
chXng, EӋnh nhLӉP tU�ng ÿѭӡng hô hҩp tUrn, 
EӋnh YLrP phәL, cҧ EӋnh hHn Yj C23' GR Vố 
cD nhұp YLӋn ӣ 2 EӋnh nj\ Nhông nhLӅX, cҫn 
cy hѫn 1 cD nhұp YLӋn/ngj\ ÿӇ cy thӇ chạ\ 
phkn tích chXӛL thӡL gLDn thHR NhX\ến cáR cӫD 
.ULVhnDn %hDVNDUDn �� 1ghLrn cӭX EáR cáR PốL 
OLrn TXDn gLӳD tUXng Eunh nhLӋt ÿộ tUXng Eunh, 
nhLӋt ÿộ cDR nhҩt Yj nhLӋt ÿộ thҩp nhҩt 21 ngj\ 
tUѭӟc NhL nhұp YLӋn� /ê GR chӑn 21 ngj\ ÿӇ ORạL 
tUӯ các \ếX tố EӋnh nhkn ÿm ÿL NháP tUѭӟc NhL 
nhұp YLӋn ÿLӅX tUӏ� 

1ghLrn cӭX Vӱ Gөng hRjn tRjn Vố OLӋX thӭ 
cҩp ÿѭӧc +ộL ÿӗng ĈạR ÿӭc tUѭӡng ĈạL hӑc 
Y tế công cộng thông TXD thHR TX\ết ÿӏnh Vố 
265/2020/YTCC�+'� ngj\ 26 tháng 6 năP 
2020�
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trình phỏng vấn.

2.3. Thiết kế nghiên cứu: Mô tả cắt ngang

2.4. Cỡ mẫu và cách chọn mẫu

2.4.1. Cỡ mẫu

Sử dụng công thức tính cỡ mẫu cho một tỷ lệ để 

xác định số hộ gia đình có bà mẹ có con dưới 5 tuổi: 

Với Z = 1,96 (ứng với D = 0,05), p = 0,37 [3], H = 0,14 

tính được N = 334. Dự phòng khoảng 20% đối tượng từ 

chối trả lời, cuối cùng cỡ mẫu là 409 hộ gia đình có con 

dưới 5 tuổi.

2.4.2. Cách chọn mẫu: 
Chọn mẫu nhiều giai đoạn

Giai đoạn 1: mỗi miền chọn ngẫu nhiên 1 tỉnh: 

Hòa Bình-miền Bắc, Hà Tĩnh – Miền Trung và Kiên 

Giang- Mieàm Nam; 

Giai đoạn 2: mỗi tỉnh chọn ngẫu nhiên 3 xã bao 

gồm xã nông thôn, thành thị (thị trấn/phường) và khó 

khăn (miền núi/hải đảo): tổng 9 xã; 

Giai đoạn 3: mỗi xã chọn 46 hộ gia đình có 

con dưới 5 tuổi, chọn ngẫu nhiên hộ gia đình đầu 

tiêu, sau đó lựa chọn các hộ gia đình tiếp theo, theo 

phương pháp là “cổng liền cổng”.

2.5. Phương pháp, kỹ thuật thu thập số liệu

Bộ công cụ: Phiếu phỏng vấn được xây dựng và 

chỉnh sửa sau khi có thử nghiệm tại Thạch Thất, Hà Nội.

Phương pháp thu thập số liệu: Điều tra viên 

phỏng vấn trực tiếp các bà mẹ có con dưới 5 tuổi.

Sai số và khống chế sai số: Sai số do người cung 

cấp thông tin bỏ sót hoặc cố tình sai thực tế, để hạn 

chế sai số, điều tra viên được tập huấn kỹ, có kinh 

nghiệm trong giao tiếp. Sau khi kết thúc phỏng vấn, 

điều tra viên kiểm tra lại phiếu ngay để không bỏ 

sót thông tin. Giám sát viên kiểm tra phiếu khi kết 

thúc để kịp thời phát hiện sai số và bổ sung kịp thời.

2.6. Xử lý và phân tích số liệu: Số liệu định lượng 

sau khi thu thập được kiểm tra, làm sạch, mã hoá và 

nhập bằng phần mềm Epidata 3.1, xử lý thống kê 

bằng phần mềm Stata 11, thống kê mô tả với tỷ lệ 

%, thống kê suy luận với kiểm định F2
. 

2.7. Đạo đức nghiên cứu: Nghiên cứu được 

tiến hành dưới sự chấp thuận của chính quyền địa 

phương, lãnh đạo cơ quan y tế trên địa bàn nghiên 

cứu và đối tượng nghiên cứu. Thông tin được hoàn 

toàn bảo mật và kết quả chỉ được sử dụng cho mục 

đích nghiên cứu.

3. Kết quả

3.1. Kiến thức của bà mẹ về cách cho trẻ ăn/
bú đúng khi bị tiêu chảy 

Hình 1. Kiến thức của bà mẹ về cách cho trẻ ăn/
bú đúng khi bị tiêu chảy phân theo địa dư 
(n=409)

Nhận xét: Gần 80% bà mẹ có kiến thức đúng về 

cách cho trẻ ăn/bú khi bị tiêu chảy, tỷ lệ bà mẹ ở 

miền núi có kiến thức đúng về cách cho trẻ bú/ăn khi 

bị tiêu chảy chiếm tỷ lệ cao nhất với 83,9%, sau đó 

đến miền núi và thấp nhất là ở nông thôn với 74,3%. 

Bảng 1. Lý do không cho trẻ ăn bú bình thường khi bị 
tiêu chảy (n=409)

Nội dung
Thành 

thị
Nông 
thôn

Miền núi Tổng

p
n % n % n % n %

Người khác khuyên 1 0,7 6 4,3 0 0 6 1,7

0,006
Sợ trẻ bệnh nặng 

thêm

5 3,6 17 12,1 11 8,5 33 8,1

Nhận xét: Về lý do không cho trẻ ăn bú bình 

thường khi bị tiêu chảy, gần 10% người được phỏng 

vấn cho rằng trẻ bị nặng thêm nếu tiếp tục cho ăn/bú 

bình thường, trong đó, người dân ở nông thôn chiếm 

tỷ lệ cao nhất với 12,1%, gấp gần 4 lần so với thành 

thị. Có 1,7% người không cho trẻ ăn/bú bình thường 

do người khác khuyên. Sự khác biệt này có ý nghĩa 
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3. Kết quả

3.1. Đặc điểm chung của đối tượng nghiên 
cứu và yếu tố nhiệt độ.

Bảng 1: Trung bình độ lệch chuẩn,giá trị nhỏ nhất, lớn nhất và các giá trị tứ phân vị số ca nhập 
viện hằng ngày của đối tượng nghiên cứu và nhiệt độ bên ngoài

N
Giá trị 
trung 
bình

Độ 
lệch 

chuẩn

Giá trị 
nhỏ 
nhất

p25 p50 p75
Giá 

trị lớn 
nhất

� nhyP 
EӋnh hô 

hҩp

ChXng 2�1�9 9,66 �,51 1 6 9 12 �1

� 5 tXәL 1���9 6,�2 �,60� 0 � 6 � 2�

6�59 tXәL �65� 1,59 1,�5 0 1 1 2 �

1T++ 
tUrn

ChXng 99�1 �,�1 2,2� 0 2 3 5 1�

� 5 tXәL �1�� 2,�� 1,�� 0 1 2 3 1�

6�59 tXәL 2��� 0,�� 0,9� 0 0 1 1 6

9LrP 
phәL

ChXng 15190 5,19 �,2� 0 3 5 � 2�

� 5 tXәL 11�6� �,92 2,�9 0 2 3 5 2�

6�59 tXәL 15�5 0,52 0,�6 0 0 0 1 6

+Hn Yj 
C23'

ChXng �02� 1,0� 1,09 0 0 1 2 �

1hLӋt ÿộ tUXng Eunh 
ngj\ ��C�

� 21,�1 �,9� �,�5 19,1� 22,9 2�,�2 2�,9�

1hLӋt ÿộ cDR nhҩt 
tURng ngj\ ��C�

� 2�,52 �,�� 5,22 25,� 2�,55 �0,62 ��,0�

1hLӋt ÿộ thҩp nhҩt 
tURng ngj\ ��C�

� 1�,6� �,0� 2,�2 15,5 19,52 22,15 25,05

TURng gLDL ÿRạn tӯ 1/1/2012 ÿến �1/12/2019, 
tәng Vố cD nhұp YLӋn GR cҧ nhLӉP tU�ng hô hҩp 
tUrn, YLrP phәL, hHn Yj C23' Oj 2�1�9 cD, 
tUXng Eunh PӛL ngj\ cy 9,66 cD nhұp YLӋn YӟL 
ÿộ OӋch chXҭn Oj �,51 cD�

Tәng Vố cD nhұp YLӋn GR nhLӉP tU�ng hô hҩp 
tUrn Oj 99�1 cD, GR YLrP phәL Oj 15190 cD, tәng 
Vố cD nhұp YLӋn GR cҧ hHn Yj C23' Oj �02� cD 
tURng ÿy �52 cD nhұp YLӋn GR hHn phế TXҧn Yj 
C23' Oj 21�6 cD� TUrn �0� Vố cD nhұp YLӋn 
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1. Đặt vấn đề

Tiêu chảy và nhiễm khuẩn hô hấp cấp ở trẻ em 

là hai bệnh có tỷ lệ mắc và tử vong cao nhất ở những 

nước đang phát triển. Ở nước ta, 80% tử vong do tiêu 

chảy xảy ra ở trẻ em dưới 2 tuổi, bình quân 1 trẻ dưới 

5 tuổi mỗi năm mắc từ 0,8-2,2 đợt tiêu chảy, ước 

tính hàng năm có 1100 trường hợp tử vong [6], [5]. 

Về NKHH, trung bình mỗi năm một đứa trẻ mắc 4-9 

lần, tỷ lệ tử vong do NKHH chiếm 1/3 (30-35%) so 

với tử vong chung [1], [4]. Tỷ lệ mắc và tử vong của 

hai bệnh này rất cao nhưng hoàn toàn có thể hạn chế 

bằng cách chủ động phòng tránh tác nhân gây bệnh 

và xử lí kịp thời khi bị bệnh. Để phòng chống bệnh, 

người dân nói chung và người chăm sóc trẻ nói riêng 

phải có kiến thức đầy đủ về phòng bệnh và cách xử 

lý khi trẻ bị mắc bệnh để giảm tỷ lệ mắc và tử vong. 

Chính vì lý do đó, chúng tôi thực hiện nghiên cứu: 

“Kiến thức của các bà mẹ có con dưới 5 tuổi về 

phòng chống tiêu chảy và nhiễm khuẩn hô hấp cấp 

tính ở trẻ em tại một số vùng/miền Việt Nam”, với 

mục tiêu mô tả kiến thức của các bà mẹ có con dưới 

5 tuổi về phòng chống tiêu chảy và nhiễm khuẩn 

hô hấp ở trẻ em tại một số vùng/miền Việt Nam 

năm 2014. Từ đó có thể đưa ra một số khuyến nghị 

phù hợp vào công tác truyền thông phòng chống 

các bệnh nhiễm khuẩn cho trẻ em trong giai đoạn 

hiện nay.

2. Phương pháp nghiên cứu

2.1. Địa điểm và thời gian nghiên cứu

Nghiên cứu được thực hiện vào năm 2014 tại 3 

tỉnh: Hòa Bình, Hà Tĩnh và Kiên Giang, đại diện cho 

3 miền Bắc, Trung, Nam của Việt Nam.

2.2. Đối tượng nghiên cứu

Các bà mẹ có con dưới 5 tuổi.

Tiêu chuẩn lựa chọn: Là các bà mẹ có con dưới 

5 tuổi, có tinh thần minh mẫn, tự nguyện, hợp tác trả 

lời phỏng vấn.

Tiêu chuẩn loại trừ: Tinh thần không minh mẫn 

hoặc không có mặt tại hộ gia đình trong thời gian 

nghiên cứu hoặc không tự nguyện, hợp tác trong quá 

mothers being able to detect some severe signs of diarrhea and ARI was low. Only 6.6% of mothers 

recognized wrinkled skin signs (14.4 % in urban and 2.1% in rural region, respectively); 11 % of 

mothers recognized signs of dyspnea (25.9 % in urban and 1.5% in mountainous region). Mothers’ 

knowledge about prevention of diarrhea and ARI in urban was better than that of mothers in rural and 

mountain regions.

Keywords: Diarrhea, acute respiratory infections, knowledge, under 5-year-old child.
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GR nhLӉP tU�ng hô hҩp tUrn Yj YLrP phәL Oj tUҿ 
GѭӟL 5 tXәL� 

1hLӋt ÿộ tUXng Eunh ngj\ tạL tӍnh ĈLӋn %Lrn 
Oj 21,�1�C YӟL ÿộ OӋch chXҭn Oj �,9��C� TUXng 
Eunh nhLӋt ÿộ cDR nhҩt Oj 2�,52�C, ÿộ OӋch 
chXҭn Oj �,���C, tUXng Eunh nhLӋt ÿộ thҩp nhҩt 
Oj 1�,6� �C, ÿộ OӋch chXҭn Oj �,0� �C� 

3.2. Mối tương quan giữa yếu tố thời tiết và 
số ca nhập viện do mắc một số bệnh đường 
hô hấp.

Bảng 2: Nguy cơ nhập viện của bệnh nhân 
mắc bệnh đường hô hấp tại BVĐK tỉnh Điện 
Biên giai đoạn 2012-2019 theo nhóm tuổi khi 
nhiệt độ trung bình ngày trong 21 ngày trước 
khi nhập viện tăng thêm 10oC

Lý do nhập viện
Tất cả các nhóm tuổi ≤ 5 tuổi 6-59 tuổi

RR C, 95� RR C, 95� RR C, 95�
1T++ tUrn 0,�� 0,�2�0,99 0,�� 0,26�0,96 1,09 0,25�2,09

9LrP phәL 1,22 0,���1,�6 1,�� 0,6��1,�� 0,�1 0,�5�5,21

+Hn Yj C23' �,25 0,6���,�5     

ChXng 1,0� 0,69�1,�� 0,�9 0,55�1,2� 1,66 0,59�2,5�

%unh TXkn Vố cD nhұp YLӋn hҵng ngj\ GR Pҳc 
nhLӉP tU�ng ÿѭӡng hô hҩp tUrn VӁ gLҧP ÿL 0,�� 
Oҫn NhL tUXng Eunh Vӵ thD\ ÿәL nhLӋt ÿộ tUXng 
Eunh tURng 21 ngj\ tăng thrP 10 ÿộ C� Sӵ gLҧP 

ÿL nj\ tұp tUXng chӫ \ếX ӣ nhyP tUҿ GѭӟL 5 tXәL 
YӟL ngX\ cѫ gLҧP ÿL 0,�� Oҫn, 95� C, cӫD 55 
Oj 0,26 ÿến 0,96�

Bảng 3: Nguy cơ nhập viện của bệnh nhân mắc bệnh đường hô hấp tại BVĐK tỉnh Điện Biên 
giai đoạn 2012-2019 theo nhóm tuổi khi trung bình sự thay đổi nhiệt độ cao nhất trong 21 ngày 
tăng thêm 10oC

Lý do nhập viện
Tất cả các nhóm tuổi ≤ 5 tuổi 6-59 tuổi

RR C, 95� RR C, 95� RR C, 95�
1T++ tUrn 1,02 0,�6�2,�� 0,�� 0,1��1,61 9,� 0,69�25,29
9LrP phәL 1,19 0,55�2,�1 1,51 0,55��,1� 0,22 0,05��,9�

+Hn Yj C23' �,�� 0,5���,9�     

ChXng 1,29 0,6��2,0� 1,0� 0,51�2,0� 5,92 0,92�11,2�

1ghLrn cӭX Nhông tuP thҩ\ PốL OLrn TXDn gLӳD 
nhLӋt ÿộ cDR nhҩt tURng ngj\ Yj Vố Oѭӧt nhұp 
YLӋn� 
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trình phỏng vấn.

2.3. Thiết kế nghiên cứu: Mô tả cắt ngang

2.4. Cỡ mẫu và cách chọn mẫu

2.4.1. Cỡ mẫu

Sử dụng công thức tính cỡ mẫu cho một tỷ lệ để 

xác định số hộ gia đình có bà mẹ có con dưới 5 tuổi: 

Với Z = 1,96 (ứng với D = 0,05), p = 0,37 [3], H = 0,14 

tính được N = 334. Dự phòng khoảng 20% đối tượng từ 

chối trả lời, cuối cùng cỡ mẫu là 409 hộ gia đình có con 

dưới 5 tuổi.

2.4.2. Cách chọn mẫu: 
Chọn mẫu nhiều giai đoạn

Giai đoạn 1: mỗi miền chọn ngẫu nhiên 1 tỉnh: 

Hòa Bình-miền Bắc, Hà Tĩnh – Miền Trung và Kiên 

Giang- Mieàm Nam; 

Giai đoạn 2: mỗi tỉnh chọn ngẫu nhiên 3 xã bao 

gồm xã nông thôn, thành thị (thị trấn/phường) và khó 

khăn (miền núi/hải đảo): tổng 9 xã; 

Giai đoạn 3: mỗi xã chọn 46 hộ gia đình có 

con dưới 5 tuổi, chọn ngẫu nhiên hộ gia đình đầu 

tiêu, sau đó lựa chọn các hộ gia đình tiếp theo, theo 

phương pháp là “cổng liền cổng”.

2.5. Phương pháp, kỹ thuật thu thập số liệu

Bộ công cụ: Phiếu phỏng vấn được xây dựng và 

chỉnh sửa sau khi có thử nghiệm tại Thạch Thất, Hà Nội.

Phương pháp thu thập số liệu: Điều tra viên 

phỏng vấn trực tiếp các bà mẹ có con dưới 5 tuổi.

Sai số và khống chế sai số: Sai số do người cung 

cấp thông tin bỏ sót hoặc cố tình sai thực tế, để hạn 

chế sai số, điều tra viên được tập huấn kỹ, có kinh 

nghiệm trong giao tiếp. Sau khi kết thúc phỏng vấn, 

điều tra viên kiểm tra lại phiếu ngay để không bỏ 

sót thông tin. Giám sát viên kiểm tra phiếu khi kết 

thúc để kịp thời phát hiện sai số và bổ sung kịp thời.

2.6. Xử lý và phân tích số liệu: Số liệu định lượng 

sau khi thu thập được kiểm tra, làm sạch, mã hoá và 

nhập bằng phần mềm Epidata 3.1, xử lý thống kê 

bằng phần mềm Stata 11, thống kê mô tả với tỷ lệ 

%, thống kê suy luận với kiểm định F2
. 

2.7. Đạo đức nghiên cứu: Nghiên cứu được 

tiến hành dưới sự chấp thuận của chính quyền địa 

phương, lãnh đạo cơ quan y tế trên địa bàn nghiên 

cứu và đối tượng nghiên cứu. Thông tin được hoàn 

toàn bảo mật và kết quả chỉ được sử dụng cho mục 

đích nghiên cứu.

3. Kết quả

3.1. Kiến thức của bà mẹ về cách cho trẻ ăn/
bú đúng khi bị tiêu chảy 

Hình 1. Kiến thức của bà mẹ về cách cho trẻ ăn/
bú đúng khi bị tiêu chảy phân theo địa dư 
(n=409)

Nhận xét: Gần 80% bà mẹ có kiến thức đúng về 

cách cho trẻ ăn/bú khi bị tiêu chảy, tỷ lệ bà mẹ ở 

miền núi có kiến thức đúng về cách cho trẻ bú/ăn khi 

bị tiêu chảy chiếm tỷ lệ cao nhất với 83,9%, sau đó 

đến miền núi và thấp nhất là ở nông thôn với 74,3%. 

Bảng 1. Lý do không cho trẻ ăn bú bình thường khi bị 
tiêu chảy (n=409)

Nội dung
Thành 

thị
Nông 
thôn

Miền núi Tổng

p
n % n % n % n %

Người khác khuyên 1 0,7 6 4,3 0 0 6 1,7

0,006
Sợ trẻ bệnh nặng 

thêm

5 3,6 17 12,1 11 8,5 33 8,1

Nhận xét: Về lý do không cho trẻ ăn bú bình 

thường khi bị tiêu chảy, gần 10% người được phỏng 

vấn cho rằng trẻ bị nặng thêm nếu tiếp tục cho ăn/bú 

bình thường, trong đó, người dân ở nông thôn chiếm 

tỷ lệ cao nhất với 12,1%, gấp gần 4 lần so với thành 

thị. Có 1,7% người không cho trẻ ăn/bú bình thường 

do người khác khuyên. Sự khác biệt này có ý nghĩa 
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Bảng 4: Nguy cơ nhập viện của bệnh nhân mắc bệnh đường hô hấp tại BVĐK tỉnh Điện Biên 
giai đoạn 2012-2019 theo nhóm tuổi khi trung bình sự thay đổi nhiệt độ thấp nhất trong 21 ngày 
tăng thêm 10oC

Lý do nhập viện
Tất cả các nhóm tuổi ≤ 5 tuổi 6-59 tuổi

RR C, 95� RR C, 95� RR C, 95�
1T++ tUrn 0,�� 0,���1,�1 0,�5 0,�1�1,�2 0,52 0,2��2,09

9LrP phәL 1,�9 0,���1,�� 1,2� 0,���1,90 1,06 0,2��2,55

+Hn Yj C23' �,9� 1,01�5,��     

ChXng 1,00 0,�0�1,50 0,�2 0,69�1,�� 0,96 0,���1,�1

.ết TXҧ nghLrn cӭX chR thҩ\ tUXng Eunh Vӵ thD\ 
ÿәL nhLӋt ÿộ thҩp nhҩt ngj\ tURng 21 ngj\ tăng 
thrP 10oC VӁ OjP gLD tăng Vố Oѭӧt nhұp YLӋn 
GR hHn Yj C23' hҵng ngj\ Orn �,9� Oҫn, 95� 
C, cӫD 55 Oj 1,01 ÿến 5,��� 1ghLrn cӭX Nhông 
phkn tích Vố cD nhұp YLӋn GR cҧ hHn Yj C23' 
thHR nhyP tXәL GR Vố cD nhұp YLӋn ӣ 2 nhyP 
EӋnh nj\ Nhông nhLӅX Yj cҫn cy hѫn 1 cD nhұp 
YLӋn/ngj\ ÿӇ cy thӇ chạ\ phkn tích chXӛL thӡL 
gLDn thHR NhX\ến cáR cӫD .ULVhnDn %hDVNDUDn �.

4. Bàn luận

Bệnh hô hấp chung

Các EӋnh ÿѭӡng hô hҩp thѭӡng cy Vӵ gLD tăng 
Vố cD Pҳc tURng ÿLӅX NLӋn thӡL tLết gLDR P�D 
hRһc NhL nhLӋt ÿộ thD\ ÿәL nyng, Oạnh ÿột ngột� 
Các nghLrn cӭX ÿánh gLá YӅ PốL OLrn TXDn gLӳD 
nhLӋt ÿộ Yj EӋnh ÿѭӡng hô hҩp chѭD ÿѭӧc tLến 
hjnh nhLӅX ӣ 9LӋt 1DP. 0ột Vố nghLrn cӭX 
YӅ nhLӉP tU�ng ÿѭӡng hô hҩp nhѭ cӫD tác gLҧ 
/�T�0 /\ tạL +j 1ộL 2, tạL 1ghL /ộc �1ghӋ $n� 
cӫD tác gLҧ 1gX\Ӊn Thӏ ThX +LӅn 3 OạL tUáL ngѭӧc 
YӟL Nết TXҧ cӫD tác gLҧ 3hXng 'Xng tạL Y�ng 
ÿӗng Eҵng Vông CӱX /Rng NhL nghLrn cӭX nj\ 
chӍ UD cy PốL tѭѫng TXDn thXұn gLӳD Vӵ gLD tăng 

nhLӋt ÿộ YӟL Vố cD nhұp YLӋn GR nhLӉP tU�ng 
ÿѭӡng hô hҩp �� 0ột nghLrn cӭX Nhác tạL 1ghӋ 
$n cӫD tác gLҧ 1gX\Ӊn Chí Sӻ ÿѭD UD Nết TXҧ 
nhLӋt ÿộ tUXng Eunh ngj\ cy TXDn hӋ nghӏch YӟL 
tunh tUạng nhұp YLӋn GR EӋnh YLrP phәL ӣ tUҿ 
HP� Các nghLrn cӭX tUrn ÿӅX chӍ UD cy PốL OLrn 
TXDn cy ê nghƭD thống Nr gLӳD nhLӋt ÿộ Yj tunh 
tUạng nhұp YLӋn GR EӋnh ÿѭӡng hô hҩp nhѭng 
cy thӇ thҩ\ Vӵ Nhông ÿӗng nhҩt gLӳD các nghLrn 
cӭX tӯ các ÿӏD ÿLӇP Nhác nhDX, tác ÿộng cӫD 
nhLӋt ÿộ chӍ GӵD tUrn các ÿӏD ÿLӇP nj\ Nhông 
chҳc Oj ÿạL GLӋn chR tRjn 9LӋt 1DP�

Bệnh nhiễm trùng hô hấp trên 

1ghLrn cӭX chR thҩ\ nhLӋt ÿộ tUXng Eunh ngj\ 
cy PốL tѭѫng TXDn nghӏch cy ê nghƭD thống 
Nr YӟL Vố cD nhұp YLӋn GR nhLӉP tU�ng ÿѭӡng 
hô hҩp tUrn� %unh TXkn Vố cD nhұp YLӋn hҵng 
ngj\ GR nhLӉP tU�ng ÿѭӡng hô hҩp tUrn VӁ gLҧP 
ÿL 0,�� Oҫn �95� C, 0,�2 � 0,99� NhL nhLӋt ÿộ 
tUXng Eunh tURng 21 ngj\ tăng thrP 10 ÿộ� Sӵ 
gLҧP ÿL nj\ tұp tUXng chӫ \ếX ӣ nhyP tUҿ GѭӟL 
5 tXәL YӟL ngX\ cѫ gLҧP ÿL 0,�� Oҫn �95� C, 
0,26 � 0,96�� .ết TXҧ nj\ cy c�ng [X hѭӟng YӟL 
Nết TXҧ tuP ÿѭӧc tạL PLӅn Eҳc 3hҫn /Dn  cӫD 
TLLnD 0� 0DNLnHn, ÿLӅX NLӋn thӡL tLết Oạnh cy 
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1. Đặt vấn đề

Tiêu chảy và nhiễm khuẩn hô hấp cấp ở trẻ em 

là hai bệnh có tỷ lệ mắc và tử vong cao nhất ở những 

nước đang phát triển. Ở nước ta, 80% tử vong do tiêu 

chảy xảy ra ở trẻ em dưới 2 tuổi, bình quân 1 trẻ dưới 

5 tuổi mỗi năm mắc từ 0,8-2,2 đợt tiêu chảy, ước 

tính hàng năm có 1100 trường hợp tử vong [6], [5]. 

Về NKHH, trung bình mỗi năm một đứa trẻ mắc 4-9 

lần, tỷ lệ tử vong do NKHH chiếm 1/3 (30-35%) so 

với tử vong chung [1], [4]. Tỷ lệ mắc và tử vong của 

hai bệnh này rất cao nhưng hoàn toàn có thể hạn chế 

bằng cách chủ động phòng tránh tác nhân gây bệnh 

và xử lí kịp thời khi bị bệnh. Để phòng chống bệnh, 

người dân nói chung và người chăm sóc trẻ nói riêng 

phải có kiến thức đầy đủ về phòng bệnh và cách xử 

lý khi trẻ bị mắc bệnh để giảm tỷ lệ mắc và tử vong. 

Chính vì lý do đó, chúng tôi thực hiện nghiên cứu: 

“Kiến thức của các bà mẹ có con dưới 5 tuổi về 

phòng chống tiêu chảy và nhiễm khuẩn hô hấp cấp 

tính ở trẻ em tại một số vùng/miền Việt Nam”, với 

mục tiêu mô tả kiến thức của các bà mẹ có con dưới 

5 tuổi về phòng chống tiêu chảy và nhiễm khuẩn 

hô hấp ở trẻ em tại một số vùng/miền Việt Nam 

năm 2014. Từ đó có thể đưa ra một số khuyến nghị 

phù hợp vào công tác truyền thông phòng chống 

các bệnh nhiễm khuẩn cho trẻ em trong giai đoạn 

hiện nay.

2. Phương pháp nghiên cứu

2.1. Địa điểm và thời gian nghiên cứu

Nghiên cứu được thực hiện vào năm 2014 tại 3 

tỉnh: Hòa Bình, Hà Tĩnh và Kiên Giang, đại diện cho 

3 miền Bắc, Trung, Nam của Việt Nam.

2.2. Đối tượng nghiên cứu

Các bà mẹ có con dưới 5 tuổi.

Tiêu chuẩn lựa chọn: Là các bà mẹ có con dưới 

5 tuổi, có tinh thần minh mẫn, tự nguyện, hợp tác trả 

lời phỏng vấn.

Tiêu chuẩn loại trừ: Tinh thần không minh mẫn 

hoặc không có mặt tại hộ gia đình trong thời gian 

nghiên cứu hoặc không tự nguyện, hợp tác trong quá 

mothers being able to detect some severe signs of diarrhea and ARI was low. Only 6.6% of mothers 

recognized wrinkled skin signs (14.4 % in urban and 2.1% in rural region, respectively); 11 % of 

mothers recognized signs of dyspnea (25.9 % in urban and 1.5% in mountainous region). Mothers’ 

knowledge about prevention of diarrhea and ARI in urban was better than that of mothers in rural and 

mountain regions.

Keywords: Diarrhea, acute respiratory infections, knowledge, under 5-year-old child.
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OLrn TXDn ÿến gLD tăng tunh tUạng Pҳc nhLӉP 
tU�ng ÿѭӡng hô hҩp, NhL nhLӋt ÿộ gLҧP 1 ÿộ C 
thu ngX\ cѫ Pҳc YLrP ÿѭӡng hô hҩp tUrn tăng 
Orn �,��, cҧP Oạnh Oj 2,1� Yj YLrP hӑng Oj 
2,��� TX\ nhLrn, Vӵ Nhác ELӋt VR YӟL nghLrn 
cӭX hLӋn tạL ÿy Oj ÿốL tѭӧng nghLrn cӭX Oj tkn 
ELnh YӟL tXәL tUXng Eunh Oj 19,6 Yj 3hҫn /Dn Oj 
ÿҩt nѭӟc cy Nhí hұX ôn ÿӟL YӟL P�D ÿông GjL 
Yj Uҩt Oạnh, nhҩt Oj YjR nhӳng tháng 1, tháng 2, 
nhLӋt ÿộ thông thѭӡng Oj �20�C 9. 

0ột Vố gLҧL thích cy thӇ ÿѭD UD Oj nhLӋt ÿộ thD\ 
ÿәL cy thӇ Gүn ÿến ӭc chế Nhҧ năng PLӉn Gӏch 
ÿốL YӟL nhLӉP tU�ng cӫD cѫ thӇ� Cy PốL OLrn 
TXDn gLӳD nhLӋt ÿộ Yj Vӵ phát tULӇn cӫD các 
YLUXV gk\ EӋnh ÿѭӡng hô hҩp, Pột Vố ORạL YLUXV 
ÿѭӡng hô hҩp thѭӡng OѭX hjnh tURng ÿLӅX NLӋn 
thӡL tLết Oạnh NhL nhLӋt ÿộ tUXng Eunh ngj\ gLҧP 
cy thӇ tạR ÿLӅX NLӋn chR tác nhkn phát tULӇn OjP 
tăng Nhҧ năng Pҳc các EӋnh ÿѭӡng hô hҩp 10,11. 
1gRjL UD, hӋ hô hҩp cӫD tUҿ nhӓ czn chѭD hRjn 
thLӋn, hӋ thống PLӉn Gӏch Yj Vӭc ÿӅ Nháng cӫD 
tUҿ czn NpP tUѭӟc nhӳng tác nhkn gk\ EӋnh tӯ 
Ern ngRjL�

Bệnh hen và COPD

1ghLrn cӭX chR thҩ\ nhLӋt ÿộ thҩp nhҩt tURng 
ngj\ cy PốL tѭѫng TXDn thXұn cy ê nghƭD 
thống Nr YӟL Vố cD nhұp YLӋn GR hHn Yj C23'� 
1ghLrn cӭX tUrn cӥ PүX nhӓ chӍ UD Uҵng các 
tác ÿộng Eҩt OӧL YӅ nhLӋt ÿộ Nhá chұP, NpR GjL 
nhLӅX ngj\ VDX NhL tLếp [~c� .hL tUXng Eunh Vӵ 
thD\ ÿәL nhLӋt ÿộ thҩp nhҩt ngj\ tURng 21 ngj\ 
tăng thrP 10oC OjP gLD tăng Vố cD nhұp YLӋn GR 
hHn Yj C23' hҵng ngj\ Orn �,9� Oҫn �95� C, 
cӫD 55 Oj 1,01 ÿến 5,���� .ết TXҧ nj\ ph� hӧp 
YӟL các nghLrn cӭX ÿm ÿѭӧc EáR cáR tUѭӟc ÿk\ 
ÿѭӧc thӵc hLӋn ӣ các Y�ng cy ÿLӅX NLӋn Nhí hұX 

Nhác nhDX nhѭ nghLrn cӭX cӫD 8tD )HUUDUL c�ng 
cộng Vӵ tạL Ĉӭc 12, cӫD 4L =hDR c�ng cộng Vӵ 
tạL %UD]LO 1�. 

0ốL OLrn TXDn gLӳD nhLӋt ÿộ PôL tUѭӡng [Xng 
TXDnh YӟL tunh tUạng nhұp YLӋn GR hHn Yj 
C23' hLӋn nD\ chѭD thống nhҩt GR các Vӱ 
Gөng Pô hunh ÿánh gLá� 0ột Vố nghLrn cӭX chR 
thҩ\ Uҵng Vӵ VX\ gLҧP nhLӋt ÿộ [Xng TXDnh cy 
OLrn TXDn ÿến EӋnh hHn Yj C23' cDR hѫn nhѭ 
Nết TXҧ cӫD ChLng�0Ln TVHng c�ng cộng Vӵ tạL 
ĈjL /RDn �201�� �, nghLrn cӭX cӫD T3 /Rh tạL 
SLngDpRUH �2011� 1�, =hLZHL ;X c�ng cộng Vӵ 
�201�� chӍ UD nhLӋt ÿộ cDR nhҩt Yj thҩp nhҩt ÿӅX 
OLrn TXDn ÿến Vӵ gLD tăng tunh tUạng nhұp YLӋn ӣ 
tUҿ HP YӟL EӋnh hHn VX\Ӊn 5�TURng nghLrn cӭX 
nj\ ch~ng tôL tuP thҩ\ PốL OLrn TXDn gLӳD thD\ 
ÿәL nhLӋt ÿộ tUXng Eunh Yj nhLӋt ÿộ thҩp nhҩt GR 
Yұ\ ch~ng tôL ÿӅ nghӏ nhӳng NhҧR Vát PốL OLrn 
TXDn nj\ ӣ Gạng phL tX\ến ÿӇ VR Vánh Nết TXҧ�   

1gX\ cѫ hô hҩp tURng ÿLӅX NLӋn gLD tăng nhLӋt 
ÿộ Nhông chӍ ÿѭӧc gLҧL thích EӣL Vӵ gLD tăng 
nӗng ÿộ ô nhLӉP Nhông Nhí Pj nӗng ÿộ phҩn 
hRD Yj nҩP Pốc cǊng cy OLrn TXDn ÿến cҧ nhLӋt 
ÿộ� %rn cạnh ÿy, ÿốL tѭӧng tURng nghLrn cӭX 
hLӋn tạL cӫD ch~ng tôL GӉ Eӏ ҧnh hѭӣng EӣL tác 
ÿộng cӫD Vӵ gLD tăng nhLӋt ÿộ cy thӇ ÿѭӧc gLҧL 
thích Eҵng YLӋc ÿLӅX hzD thkn nhLӋt OLrn TXDn 
ÿến tăng thông Nhí phәL, thӇ tích Yj tốc ÿộ hô 
hҩp ÿӅX tăng Gүn ÿến Vӵ tăng ÿӧt cҩp C23', 
tăng thông Nhí YӟL Nhông Nhí nyng ҭP ÿѭӧc 
chӭng PLnh gk\ cR thҳt phế TXҧn ӣ EӋnh nhkn 
hHn VX\Ӊn� Ch~ng tôL cǊng chR Uҵng ҧnh hѭӣng 
nhLӋt ÿộ cy thӇ Eӏ thD\ ÿәL EӣL các Y�ng Nhí hұX 
Nhác nhDX, TX\ Pô Gkn Vố Yj PôL tUѭӡng Vống� 

+ạn chế cӫD nghLrn cӭX Oj Vố OLӋX EӋnh nhkn 
Pҳc EӋnh ÿѭӡng hô hҩp chӍ ÿѭӧc thX thұp tạL 
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trình phỏng vấn.

2.3. Thiết kế nghiên cứu: Mô tả cắt ngang

2.4. Cỡ mẫu và cách chọn mẫu

2.4.1. Cỡ mẫu

Sử dụng công thức tính cỡ mẫu cho một tỷ lệ để 

xác định số hộ gia đình có bà mẹ có con dưới 5 tuổi: 

Với Z = 1,96 (ứng với D = 0,05), p = 0,37 [3], H = 0,14 

tính được N = 334. Dự phòng khoảng 20% đối tượng từ 

chối trả lời, cuối cùng cỡ mẫu là 409 hộ gia đình có con 

dưới 5 tuổi.

2.4.2. Cách chọn mẫu: 
Chọn mẫu nhiều giai đoạn

Giai đoạn 1: mỗi miền chọn ngẫu nhiên 1 tỉnh: 

Hòa Bình-miền Bắc, Hà Tĩnh – Miền Trung và Kiên 

Giang- Mieàm Nam; 

Giai đoạn 2: mỗi tỉnh chọn ngẫu nhiên 3 xã bao 

gồm xã nông thôn, thành thị (thị trấn/phường) và khó 

khăn (miền núi/hải đảo): tổng 9 xã; 

Giai đoạn 3: mỗi xã chọn 46 hộ gia đình có 

con dưới 5 tuổi, chọn ngẫu nhiên hộ gia đình đầu 

tiêu, sau đó lựa chọn các hộ gia đình tiếp theo, theo 

phương pháp là “cổng liền cổng”.

2.5. Phương pháp, kỹ thuật thu thập số liệu

Bộ công cụ: Phiếu phỏng vấn được xây dựng và 

chỉnh sửa sau khi có thử nghiệm tại Thạch Thất, Hà Nội.

Phương pháp thu thập số liệu: Điều tra viên 

phỏng vấn trực tiếp các bà mẹ có con dưới 5 tuổi.

Sai số và khống chế sai số: Sai số do người cung 

cấp thông tin bỏ sót hoặc cố tình sai thực tế, để hạn 

chế sai số, điều tra viên được tập huấn kỹ, có kinh 

nghiệm trong giao tiếp. Sau khi kết thúc phỏng vấn, 

điều tra viên kiểm tra lại phiếu ngay để không bỏ 

sót thông tin. Giám sát viên kiểm tra phiếu khi kết 

thúc để kịp thời phát hiện sai số và bổ sung kịp thời.

2.6. Xử lý và phân tích số liệu: Số liệu định lượng 

sau khi thu thập được kiểm tra, làm sạch, mã hoá và 

nhập bằng phần mềm Epidata 3.1, xử lý thống kê 

bằng phần mềm Stata 11, thống kê mô tả với tỷ lệ 

%, thống kê suy luận với kiểm định F2
. 

2.7. Đạo đức nghiên cứu: Nghiên cứu được 

tiến hành dưới sự chấp thuận của chính quyền địa 

phương, lãnh đạo cơ quan y tế trên địa bàn nghiên 

cứu và đối tượng nghiên cứu. Thông tin được hoàn 

toàn bảo mật và kết quả chỉ được sử dụng cho mục 

đích nghiên cứu.

3. Kết quả

3.1. Kiến thức của bà mẹ về cách cho trẻ ăn/
bú đúng khi bị tiêu chảy 

Hình 1. Kiến thức của bà mẹ về cách cho trẻ ăn/
bú đúng khi bị tiêu chảy phân theo địa dư 
(n=409)

Nhận xét: Gần 80% bà mẹ có kiến thức đúng về 

cách cho trẻ ăn/bú khi bị tiêu chảy, tỷ lệ bà mẹ ở 

miền núi có kiến thức đúng về cách cho trẻ bú/ăn khi 

bị tiêu chảy chiếm tỷ lệ cao nhất với 83,9%, sau đó 

đến miền núi và thấp nhất là ở nông thôn với 74,3%. 

Bảng 1. Lý do không cho trẻ ăn bú bình thường khi bị 
tiêu chảy (n=409)

Nội dung
Thành 

thị
Nông 
thôn

Miền núi Tổng

p
n % n % n % n %

Người khác khuyên 1 0,7 6 4,3 0 0 6 1,7

0,006
Sợ trẻ bệnh nặng 

thêm

5 3,6 17 12,1 11 8,5 33 8,1

Nhận xét: Về lý do không cho trẻ ăn bú bình 

thường khi bị tiêu chảy, gần 10% người được phỏng 

vấn cho rằng trẻ bị nặng thêm nếu tiếp tục cho ăn/bú 

bình thường, trong đó, người dân ở nông thôn chiếm 

tỷ lệ cao nhất với 12,1%, gấp gần 4 lần so với thành 

thị. Có 1,7% người không cho trẻ ăn/bú bình thường 

do người khác khuyên. Sự khác biệt này có ý nghĩa 
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%9Ĉ. tӍnh ĈLӋn %Lrn, Nhông phҧL ӣ tRjn tӍnh 
nrn Nết TXҧ nghLrn cӭX Nhy PDng tính ÿạL GLӋn 
chR tRjn tӍnh ĈLӋn %Lrn� Cy thӇ [ҧ\ UD VDL Vố 
tURng TXá tUunh ÿR ÿạc các \ếX tố Nhí tѭӧng� 
%Ӌnh tLP Pạch ÿm ÿѭӧc chӭng PLnh cy PốL 
OLrn TXDn ÿến nhLӋt ÿộ, ÿk\ cǊng Oj EӋnh ÿӗng 
Pҳc phә ELến YӟL C23' Yj hHn ӣ ngѭӡL Oӟn, 
ÿLӅX nj\ cy thӇ ҧnh hѭӣng ÿến Nết TXҧ nghLrn 
cӭX GR tác ÿộng cӫD nhLӋt ÿộ ӣ các EӋnh tUrn� 
3hҫn Oӟn tunh tUạng Pҳc nhLӉP tU�ng ÿѭӡng 
hô hҩp ӣ Pӭc ÿộ nhҽ thѭӡng Nhông ÿến EӋnh 
YLӋn Pj ÿLӅX tUӏ tạL nhj hRһc thăP NháP tạL các 
phzng NháP tѭ nhkn nrn cy thӇ [X hѭӟng YӅ 
các cD EӋnh nhұp YLӋn tURng nghLrn cӭX nj\ Oj 
các cD EӋnh nһng hѫn�

5. Kết luận

.ết TXҧ nghLrn cӭX cӫng cố Eҵng chӭng chR 
thҩ\ tUҿ HP Yj ngѭӡL cDR tXәL Oj nhӳng ÿốL 
tѭӧng nhạ\ cҧP tUѭӟc Vӵ thD\ ÿәL cӫD nhLӋt ÿộ, 
GR Yұ\ tӍnh ĈLӋn %Lrn cҫn [k\ Gӵng nhӳng 
Nӏch Eҧn Yj cy ELӋn pháp cҧnh EáR VӟP Vӵ 
tUѭӟc thD\ ÿәL cӫD PôL tUѭӡng Orn nhӳng ÿốL 
tѭӧng nj\�

Lời cảm ơn: ;Ln chkn thjnh gӱL OӡL cҧP ѫn 
ÿến %Dn gLáP ÿốc %Ӌnh YLӋn ÿD NhRD tӍnh ĈLӋn 
%Lrn, ĈjL Nhí tѭӧng thӫ\ Yăn tӍnh ĈLӋn %Lrn ÿm 
tạR ÿLӅX NLӋn gL~p ÿӥ tURng TXá tUunh thӵc hLӋn� 
1ghLrn cӭX nj\ ÿѭӧc tjL tUӧ EӣL 4Xӻ phát tULӇn 
NhRD hӑc Yj công nghӋ 4Xốc gLD �1$)2ST('� 
tURng ÿӅ tjL Pm Vố 105�0��2019���1

Tài liệu tham khảo

1� ChDn 3:, ChHZ )T, TDn T1, ChXD .%, +RRL 
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pulmonology. -XO 2002����1�����51�
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Ln +DnRL, 9LHtnDP� -Dn 2019�26����260��2612�
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5� ;X =, +XDng C, +X :, TXUnHU /5, SX +, 
TRng S� ([tUHPH tHPpHUDtXUHV DnG HPHUgHnc\ 
GHpDUtPHnt DGPLVVLRnV IRU chLOGhRRG DVthPD 
Ln %ULVEDnH, $XVtUDOLD� Occupational and 
Environmental Medicine. 201���0�10����0�
��5�

6� ChL S\ 1, TX +RDng /, ThL TUDng 1hXng 1, 
ThL +RDng /Dn 9, 0Lnh 'LHn T� ThH ,PpDct RI 
:HDthHU Rn +RVpLtDOL]DtLRn GXH tR 3nHXPRnLD 
$PRng ChLOGUHn Ln 1ghH $n IURP 2015 
tR 2019� VNU Journal of Science: Medical 
and Pharmaceutical Sciences. 2020�09�25 
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1. Đặt vấn đề

Tiêu chảy và nhiễm khuẩn hô hấp cấp ở trẻ em 

là hai bệnh có tỷ lệ mắc và tử vong cao nhất ở những 

nước đang phát triển. Ở nước ta, 80% tử vong do tiêu 

chảy xảy ra ở trẻ em dưới 2 tuổi, bình quân 1 trẻ dưới 

5 tuổi mỗi năm mắc từ 0,8-2,2 đợt tiêu chảy, ước 

tính hàng năm có 1100 trường hợp tử vong [6], [5]. 

Về NKHH, trung bình mỗi năm một đứa trẻ mắc 4-9 

lần, tỷ lệ tử vong do NKHH chiếm 1/3 (30-35%) so 

với tử vong chung [1], [4]. Tỷ lệ mắc và tử vong của 

hai bệnh này rất cao nhưng hoàn toàn có thể hạn chế 

bằng cách chủ động phòng tránh tác nhân gây bệnh 

và xử lí kịp thời khi bị bệnh. Để phòng chống bệnh, 

người dân nói chung và người chăm sóc trẻ nói riêng 

phải có kiến thức đầy đủ về phòng bệnh và cách xử 

lý khi trẻ bị mắc bệnh để giảm tỷ lệ mắc và tử vong. 

Chính vì lý do đó, chúng tôi thực hiện nghiên cứu: 

“Kiến thức của các bà mẹ có con dưới 5 tuổi về 

phòng chống tiêu chảy và nhiễm khuẩn hô hấp cấp 

tính ở trẻ em tại một số vùng/miền Việt Nam”, với 

mục tiêu mô tả kiến thức của các bà mẹ có con dưới 

5 tuổi về phòng chống tiêu chảy và nhiễm khuẩn 

hô hấp ở trẻ em tại một số vùng/miền Việt Nam 

năm 2014. Từ đó có thể đưa ra một số khuyến nghị 

phù hợp vào công tác truyền thông phòng chống 

các bệnh nhiễm khuẩn cho trẻ em trong giai đoạn 

hiện nay.

2. Phương pháp nghiên cứu

2.1. Địa điểm và thời gian nghiên cứu

Nghiên cứu được thực hiện vào năm 2014 tại 3 

tỉnh: Hòa Bình, Hà Tĩnh và Kiên Giang, đại diện cho 

3 miền Bắc, Trung, Nam của Việt Nam.

2.2. Đối tượng nghiên cứu

Các bà mẹ có con dưới 5 tuổi.

Tiêu chuẩn lựa chọn: Là các bà mẹ có con dưới 

5 tuổi, có tinh thần minh mẫn, tự nguyện, hợp tác trả 

lời phỏng vấn.

Tiêu chuẩn loại trừ: Tinh thần không minh mẫn 

hoặc không có mặt tại hộ gia đình trong thời gian 

nghiên cứu hoặc không tự nguyện, hợp tác trong quá 

mothers being able to detect some severe signs of diarrhea and ARI was low. Only 6.6% of mothers 

recognized wrinkled skin signs (14.4 % in urban and 2.1% in rural region, respectively); 11 % of 

mothers recognized signs of dyspnea (25.9 % in urban and 1.5% in mountainous region). Mothers’ 

knowledge about prevention of diarrhea and ARI in urban was better than that of mothers in rural and 

mountain regions.

Keywords: Diarrhea, acute respiratory infections, knowledge, under 5-year-old child.
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